
101 

 

III. Bò sát - lưỡng cư 
III.1. Bò sát 

 

1. Bộ Có vảy - Squamata 
Họ  Tắc kè - Gekkonidae  
171. Tên khoa học:  Gekko gecko  (Linnaeus,1758) 
Tên Việt Nam:  Tắc kè (Việt), Cát kè (Mường), Tu chà kĩ (Thái), Tô tác kể (Tày) 

Họ  Tắc kè - Gekkonidae Bộ Có vảy - Squamata 

Phân hạng:   VU A1c,d  

Cơ sở phân hạng:   Loài có giá trị dược liệu và xuất khẩu, có độ suy giảm quần thể ít nhất 
theo ước tính 20% trong 10 năm trong quá khứ, cũng như trong tương lai cùng với sự suy 
giảm nơi cư trú và chất lượng nơi sinh cư, do hoạt động phá hoại môi trường đặc biệt do sự 
săn bắt buôn bán trái phép. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Tắc kè có ở hầu hết các tỉnh trung du và miền núi, thậm chí có ở các vùng 
đồng bằng trong cả nước. 

- Thế giới:  ấn Độ, Bănglađet, Nêpan, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia,  Philippin, 
In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: 15, 25, 34, 41, 53, 57, 80, 101, 109, 110. 

 
Họ  Nhông - Agamidae 

172. Tên khoa học:  Leiolepis reevesii  (Gray,1831) 

Tên Việt Nam:   Nhông cát rivơ 

Họ  Nhông - Agamidae    Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng:  VU A1d  

Cơ sở phân hạng:  Có giá trị dược liệu và thực phẩm. Có sự suy giảm quần thể ít nhất 20% 
trong 10 năm (do săn bắt). Trong tương lai còn có sự suy giảm về khu phân bố và nơi cư trú 
do hoạt động của con người. 
Phân bố:  
- Trong nước: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. 

- Thế giới: Nam Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia.  

Tài liệu dẫn: 23, 80, 101. 

 
173. Tên khoa học:  Physignatus coccincinus  (Cuvier,1829) 
Tên Việt Nam:  Rồng đất, Rồng tạng, Tò te (Việt), Dân gian, Con rình rình (Mường), Bùng 
nhĩ loòng (Dao), Tu lưng lẳng (Tày), Tu xả tăng (Thái). 

Họ Nhông - Agamidae  Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng:  VU A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Có giá trị thẩm mỹ và thực phẩm, có sự suy giảm quần thể ít nhất 20% 
trong quá khứ cũng như trong tương lai do hoạt động khai thác môi trường, lại do hoạt động 
khai thác môi trường tự nhiên, sự săn bắt làm thực phẩm và buôn bán. 
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Phân bố:  
- Trong nước:  Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hoà Bình, 
Bắc Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Gia 
Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang. 
- Thế giới: Nam Trung Quốc, Lào, Campuchia, Đông Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 16, 25, 26, 27, 41, 52, 54, 57, 79, 80, 83, 90, 92, 99, 101, 104. 

 
Họ  Kỳ đà - Varanidae  

174. Tên khoa học: Varanus nebulosus (Gray,1831) 

Tên Việt Nam: Kỳ đà vân (Việt), Kỳ đà khô (Tây Nguyên) 

Họ  Kỳ đà - Varanidae Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng:  EN A1c,d  

Cơ sở phân hạng:  Có giá trị thẩm mỹ, thương phẩm (da thuộc) và thực phẩm. Có sự suy giảm 
quần thể ít nhất 50% trong 10 năm với sự suy giảm  nơi cư trú trong quá khứ cũng như trong 
hiện tại do hoạt động khai thác môi trường, săn bắt hoặc buôn bán trái phép. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận,  Đồng 
Nai, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 15, 41, 54, 55, 57, 80, 83, 101, 110. 

 
175. Tên khoa học: Varanus salvator  (Laurenti, 1768) 
Tên Việt Nam: Kỳ đà nước, Kỳ đà hoa (Việt), Bù đàm (Mường), Tù cà làn (Tày), Thàn 
xÒ (Hoa). 
Họ Kỳ đà -Varanidae   Bộ Có vảy - Squamata 
Phân hạng: EN A1c,d  
Cơ sở phân hạng:  Có giá trị thẩm mỹ, dược liệu, thương phẩm (da thuộc) và thực phẩm. Có 
sự suy giảm quần thể ít nhất 50% trong quá khứ với sự suy giảm chất lượng nơi sinh cư trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại do sự khai thác môi trường, săn bắt, buôn bán trái phép. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Hoà Bình, Bắc 
Giang, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Tây, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình 
Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau. 

- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Băngladet, Nam Trung Quốc, Myanma, Lào, Thái Lan, 
Campuchia, Malaixia, In®«nªxia, Bắc ¤xtr©ylia. 
Tài liệu dẫn:  14, 26, 27, 40, 41, 42, 45, 54, 55, 57, 59, 79, 80, 83, 90, 91, 92, 99, 101, 110. 
 
Họ  Trăn - Pythonidae 
176. Tên khoa học:  Python molurus (Linnaeus, 1758) 
Tên Việt Nam:  Trăn đất, Trăn mốc, Trăn cá (Minh Hải), Con lươm (Thổ), Lườm (Thái), 
Màn xề (Hoa), Mắn u (Xá). 

Họ  Trăn - Pythonidae     Bộ  Có vảy - Squamata 
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Phân hạng: CR A1c, d  

Cơ sở phân hạng:   Có giá trị dược liệu, thương phẩm (da thuộc), thực phẩm, xuất khẩu. Có sự 
suy giảm quần thể ít nhất 80% cộng với nơi cư trú và chất lượng nơi sinh sống trong quá khứ 
cũng như trong hiện tại do hoạt động khai thác môi trường, săn bắt và buôn bán trái phép. Đã 
được chăn nuôi song chưa vững chắc và trong tự nhiên trăn vẫn bị khai thác mạnh. 

Phân bố: 

-  Trong nước:  Phân bố ở hầu hết các tỉnh trung du và miền núi Việt Nam, vùng rừng tràm và 
rừng đước Nam Bộ, Côn Đảo. 

- Thế giới:  Pakistan, ấn Độ, Bănglađet, Xri Lanca,  Mianma, Nêpan, Nam Trung Quốc (đảo 
Hải Nam), Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 10, 20, 40, 41, 53, 54, 55, 57, 79, 80, 110. 

 
177. Tên khoa học: Python reticulatus  (Schneider,1801) 

Tên Việt Nam: Trăn gấm (miền Nam), Trăn mắt võng, Trăn hoa, Con n−a. 

Họ Trăn - Pythonidae  Bộ Có vảy - Squamata 

Phân hạng:  CR A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị dược liệu, thương phẩm (da thuộc), xuất khẩu, thực phẩm. 
Có sự suy giảm quần thể ít nhất 80% cộng với sự suy giảm nơi cư trú và nơi sinh cư trong quá 
khứ, hiện tại do hoạt động khai thác môi trường, săn bắt buôn bán trái phép. Việc chăn nuôi 
chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn bị khai thác mạnh trong tự nhiên 

Phân bố: 

-  Trong nước: Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hoà, Bình Phước, 
Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Thế giới: ấn Độ, Băngladet, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia, 
Xingapo, Philippin. 

Tài liệu dẫn:  15, 57, 80, 91, 101, 110. 

 

Họ  Rắn nước - Colubridae 

178. Tên khoa học: Euprepiophis mandarinus (Cantor, 1842)  

Tên Việt Nam: Rắn sọc quan 

Họ   Rắn nước - Colubridae    Bộ  Có vẩy - Squamata 

Phân hạng: VU B1+ 2a,b,c 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị bảo vệ thực vật (chủ yếu ăn chuột), thẩm mỹ (có hoa văn, 
màu sắc đẹp). Rắn sọc quan cỡ lớn được dùng làm thực phẩm đặc sản. Hiện nay nơi cư trú bị 
thu hẹp, chia cắt nghiêm trọng. Số lượng tiểu quần thể thấp. Suy giảm về diện tích và chất 
lượng nơi sinh cư. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh. 

- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc (Đài Loan), Mianma, Lào  

Tài liệu dẫn: 80, 82, 91, 101, 110. 
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179. Tên khoa học: Orthriophis moellendorfii   (Boettger,1886) 

Tên Việt Nam: Rắn sọc khoanh, Rắn sọc đầu đỏ, Trăn lên. 

Họ  Rắn nước - Colubridae   Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng: VU B1c,d + 2c,d 

Cơ sở phân hạng:  Có giá trị thực phẩm, thương phẩm (da thuộc), bảo vệ thực vật (diệt chuột). 
Khu phân bố ước tính nhỏ hơn 20.000km2, nơi cư trú nhỏ hơn 2000km2, bị chia cắt dưới 10 
điểm, số lượng cá thể trưởng thành ở mỗi tiểu quần thể thấp, số lượng tiểu quần thể thấp. 
Phân bố:  
- Trong nước: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hoà 
Bình, Ninh Bình, Nghệ An. 
- Thế giới: Nam Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây). 

Tài liệu dẫn: 80, 101, 110. 
 
180. Tên khoa học:  Oreophis porphyracea   (Cantor,1839) 

Tên Việt Nam: Rắn sọc đốm đỏ. 
Họ  Rắn nước - Colubridae  Bộ  Có vảy - Squamata 
Phân hạng: VU B1+2a,b,c.  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị bảo vệ thực vật (diệt chuột), thực phẩm và thương phẩm (da 
thuộc). Khu phân bố ước tính dưới 20.000km2, khu cư trú dưới 2000km2 bị chia cắt nghiêm 
trọng không quá 10 địa điểm (6 địa điểm). Số lượng tiểu quần thể và số cá thể trưởng thành 
thấp. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh. 

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, 
In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn:  25, 78, 91, 101, 110. 
 
181. Tên khoa học: Elaphe prasina   (Blyth,1854) 

Tên Việt Nam:  Rắn sọc xanh 

Họ  Rắn nước - Colubridae   Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng:  VU B1c,d + 2c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, có sự suy giảm quần thể ít nhất 20%, cùng với sự 
suy giảm nơi cư trú và chất lượng nơi sinh cư 
Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Bảo Hà), Bắc Kạn (Ngân Sơn), Thái Nguyên, Vĩnh Phúc (Tam 
Đảo), Gia Lai (Sơ Nglang) 

- Thế giới : ấn Độ, Mianma, Nam Trung Quốc, Bắc Thái Lan, Lào, Malaixia. 

Tài liệu dẫn : 80, 91, 101, 110. 
 
182. Tên khoa học: Coelognathus radiata   (Schlegel,1837) 

Tên Việt Nam: Rắn sọc dưa, Rắn ba chỉ, Ngũ xà (Hoa), Rắn rồng, Hổ ngựa (miền Nam) 

Họ  Rắn nước - Colubridae  Bộ  Có vảy - Squamata 
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Phân hạng: EN A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị bảo vệ thực vật (diệt chuột), thương phẩm (da thuộc), thực 
phẩm, có sự suy giảm quần thể ít nhất 50%, cộng với sự suy giảm nơi cư trú và chất lượng nơi 
sinh cư trong quá khứ và hiện nay do hoạt động khai thác môi trường, săn bắt và buôn bán trái 
phép. 
Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố ở hầu khắp đồng bằng và trung du. 

- Thế giới: ấn Độ, Bănglađet, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, 
Xingapo, In®«nªxia.  
Tài liệu dẫn: 15, 40, 41, 53, 57, 80, 101, 110. 

 
183. Tên khoa học: Enhydris bocourti  (Jan,1865) 

Tên Việt Nam: Rắn bồng voi, Rí tượng . 

Họ   Rắn nước - Colubridae    Bộ  Có vẩy - Squamata  

Phân hạng: VU A1c,d +2c,d 

Cơ sở phân hạng: Dùng làm thực phẩm, buôn bán. Có sự suy giảm quần thể trong hiện tại và 
dự đoán trong tương lai: ít nhất 20%, do suy giảm nơi cư trú và săn bắt quá mức. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Sóc Trăng, 
Cần Thơ, Cà Mau. 
- Thế giới:  Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia. 

Tài liệu dẫn: 7, 84. 

 
184. Tên khoa học:  Ptyas korros  (Schlegel,1837) 

Tên Việt Nam: Rắn ráo thường, Rắn ráo, Con leo, Rắn lãi (miền Nam), Ngũ tinh (Tày), Ngũ 
xỉnh (Thái), Voòng xáo xệt (Hoa) 

Họ  Rắn nước - Colubridae    Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng: EN A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị dược liệu, thương phẩm (da thuộc), thực phẩm đặc sản, xuất 
khẩu, bảo vệ thực vật (diệt chuột). Có sự suy giảm quần thể ít nhất 50% cộng với sự suy giảm 
nơi cư trú, chất lượng nơi sinh cư trong quá khứ và hiện tại do hoạt động khai thác môi trường 
mạnh mẽ, đặc biệt do việc săn bắt, buôn bán trái phép. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Phân bố ở hầu khắp các tỉnh ở đồng bằng, trung du và miền núi. 

- Thế giới: ấn Độ (Himalaya), Bănglađet, Mianma, Nam Trung Quốc, Lào, Thái Lan, 
Campuchia, Malaixia, Xingapo, In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: 10, 15, 40, 53, 57, 80, 83, 91, 101, 110. 

 

185. Tên khoa học:  Ptyas mucosus  (Linnaeus,1758) 

Tên Việt Nam: Rắn ráo trâu, Rắn hổ chuột, Rắn hổ trâu, Trăn đất (Mường), Hỗ hèo (miền Nam) 

Họ  Rắn nước - Colubridae    Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng: EN A1c,d  
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Cơ sở phân hạng:  Loài có giá trị thực phẩm đặc sản rất cao, thương phẩm (da thuộc), xuất 
khẩu, bảo vệ thực vật (diệt chuột). Có sự suy giảm quần thể ít nhất 50%, cộng với sự suy giảm 
nơi cư trú, chất lượng nơi sinh cư trong quá khứ và hiện tại do hoạt động khai thác môi trường, 
đặc biệt do săn bắt và buôn bán trái phép. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên (Ký Phú), Lạng Sơn (Hữu 
Lũng), Phú Thọ (Phú Thọ), Hoà Bình (Liên Sơn, Kỳ Sơn), Hà nội, Quảng Ninh (Lâm Ca), 
Ninh Bình (Cúc Phương), Nghệ An (Pù Mát), Hà Tĩnh (Chúc A), Gia Lai (Kon Hà Nừng), 
Đắk Lắk (Ea Kao), Tây Ninh (Bà Đen), Đồng Nai (Cát Lộc), Sông Bé (Bù Gia mập), TP Hồ 
Chí Minh, Kiên Giang (Hà Tiên), Cà Mau (U Minh). 

- Thế giới: Liên bang Nga, Tuôcmênixtan, Iran, Apganistan, Bangladet, Pakistan, ấn Độ, Xri 
Lanca, Nªpan, Mianma, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, In®«nªxia (Java). 

Tài liệu dẫn: 15, 57, 79, 80, 92, 99, 101, 110. 

 

Họ  Rắn hổ -  Elapidae 

186. Tên khoa học: Bungarus fasciatus  (Schneider, 1801) 

Tên Việt Nam: Rắn cạp nong, Rắn đen vàng, Rắn vòng vàng (miền Bắc), Rắn mai gầm 
(miền Nam), Ngù tăm tàn (Thái), Tô ngù cẵm poóng (Thổ), Khớp đồng, Cáp đống 
(Thổ Bắc Kạn). 

Họ  Rắn hổ -  Elapidae  Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng: EN A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Có giá trị dược liệu, thương phẩm (da thuộc), thực phẩm, xuất khẩu, có sự 
suy giảm quần thể ít nhất 50% cộng với sự suy giảm nơi cư trú, chất lượng nơi sinh cư trong 
quá khứ và hiện nay do có sự khai thác môi trường săn bắt triệt để, buôn bán trái phép. 

Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố rộng rãi ở đồng bằng, trung du và miền núi. 

- Thế giới: Đông Bắc ấn Độ, Nêpan, Bănglađet, Brunây, Mianma, Nam Trung Quốc, Lào, 
Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Xingapo, In®«nªxia (Sumatra, Java, Borneo). 

Tài liệu dẫn: 22, 24, 40, 41, 53, 55, 57, 78, 80, 101, 107, 110. 

 

187.  Tên khoa học: Naja naja  (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam:  Rắn hổ mang, Rắn đeo kính, Rắn mang bành, Con phì, Hổ phi (miền Bắc), 
Rắn hổ đất (miền Nam), Hu hán (Dao), Ngũ hán tha, Tố ngũ hố (Tày), Ngũ hổ (Thái), Nãy 
xề, Pạc xèng (Hoa). 

Họ  Rắn hổ - Elapidae   Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng: EN A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị dược liệu, xuất khẩu, thực phẩm, thương phẩm (da thuộc), 
bảo vệ thực vật (diệt chuột). Có sự suy giảm quần thể ít nhất 50%, cùng với sự suy giảm nơi 
cư trú và chất lượng nơi sinh cư do sự khai thác môi trường, săn bắt, buôn bán trái phép. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Phân bố rộng rãi ở đồng bằng, trung du miền núi từ Đà Nẵng trở vào đồng 
bằng Nam Bộ. 
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- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Nam Trung Quốc (Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồng Kông, 
đảo Hải Nam và Đài Loan), Lào, Campuchia, Bắc Malaixia. 

Tài liệu dẫn:   40, 42, 80, 81, 101, 105, 106, 107, 111, 114, 115, 116, 117. 

 
188. Tên khoa học: Ophiophagus  hannah (Cantor, 1836) 

Tên Việt Nam: Rắn hổ chúa, Hổ mang đen, Hổ mang chì (Việt), Hổ đước. 

Họ  Rắn hổ - Elapidae    Bộ  Có vảy - Squamata 

Phân hạng: CR A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị dược liệu, thực phẩm đặc sản, xuất khẩu, thương phẩm (da 
thuộc). Là loài rắn dữ và độc nhất, có sự suy giảm quần thể ít nhất 80% cùng với sự suy giảm 
nơi cư trú, chất lượng nơi sinh cư trong quá khứ và hiện tại do sự khai thác môi trường săn bắt 
và buôn bán trái phép. 

Phân bố:  

- Trong nước: Cao Bằng (Ngân Sơn), Lào Cai (Sa Pa), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hà Tây (Ba Vì), 
Phú Thọ (Thanh Sơn), Bắc Giang (An Lạc), Quảng Ninh (Ba Mùn, Bản Sen), Ninh Bình (Cúc 
Phương), Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Chúc A), Quảng Bình (Tuyên Hoá), Đắk Lắk (Buôn Mê Thuột, 
Eakao), Lâm Đồng (Bảo Lộc, Lộc Châu), Phú Yên (Tuy Hoà), Ninh Thuận (Phan Rang), Gia 
Lai (Kon Hà Nừng), Kon Tum (Ngọc Linh), Tây Ninh (Bà Đen), Đồng Nai (Định Quán, 
Phước Lệ, Long Bình), Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo). 

- Thế giới: Đông ấn Độ, Băngladet, Nêpan, Mianma, Nam Trung Quốc (kể cả đảo Hải Nam), 
Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaixia, In®«nªxia, (Sumatra, Java, Borneo) và Philippin. 

Tài liệu dẫn: 10, 24, 40, 41, 57, 80, 101, 107, 110. 

 
Họ  Rắn lục Viperidae    

189. Tên khoa học:  Azemiops feae  (Boulenger,1888). 

Tên Việt Nam: Rắn lục đầu bạc 

Họ  Rắn lục - Viperidae    Bộ  Có vẩy - Squamata 

Phân hạng:  VU B1 

Cơ sở phân hạng:  Là loài rắn độc, có giá trị khoa học; Hiện trạng: khu phân bố ước tính dưới 
20.000km2, nơi cư trú: 500-2000 km2, bị chia cắt nghiêm trọng, chỉ có 3 quần thể.  

Phân bố:  

- Trong nước: Cao Bằng (thị xã Cao Bằng), Bắc Kạn (Ngân Sơn), Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 

- Thế giới:  Nam Trung Quốc và Bắc Mianma. 

Tài liệu dẫn: 7, 91, 101, 110, 114. 
 

2. Bộ  Rùa biển - Testudinata     

Họ  Rùa da - Dermochelyidae    

190. Tên khoa học: Dermochelys coriacea (Linnaeus, 1766) 

Tên Việt Nam: Rùa da, Bà tam, Ông khế. 

Họ  Rùa da - Dermochelyidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata     

Phân hạng: CR A1d 
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Cơ sở phân hạng: Là loài có giá trị thực phẩm. Hiện nay số lượng còn rất ít, nguồn lợi suy giảm 
một cách nghiêm trọng. Thường sống ở khu vực nước sâu. Chưa phát hiện được bãi làm tổ đẻ 
trứng. 

Phân bố: 

- Trong nước: Vùng biển vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và quần đảo Trường Sa. Nơi tìm thấy (1997-
2000): Hải Phòng, Thanh Hoá, Huế, Khánh Hoà (chưa tìm thấy ở vùng biển phía Nam). 

- Thế giới: Vùng biển nhiệt đới, ôn đới, xứ lạnh của Thái Bình Dương, ấn Độ Dương và Đại 
Tây Dương. 

Tài liệu dẫn: 8, 52, 56, 57, 80, 98, 101, 114. 
 

Họ Vích - Cheloniidae     

191. Tên khoa học: Caretta caretta (Linnaeus, 1909) 

Tên Việt Nam: Quản đồng, Rùa đầu to 

Họ Vích - Cheloniidae     Bộ  Rùa biển - Testudinata    

Phân hạng: CRA1d D 

Cơ sở phân hạng: Là loài có giá trị thực phẩm, phân bố thu hẹp mạnh. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các tỉnh ven biển Việt Nam từ Quảng Ninh dến Kiên Giang; đặc biệt là vùng 
biển Nha Trang, Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc.  

- Thế giới: Vùng biển nhiệt đới, ôn đới, Thái Bình Dương, ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Tài liệu dẫn: 3, 38, 52, 61, 98, 114. 

 

192. Tên khoa học: Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam: Vích, Tráng, Tráng bông 

Họ Vích - Cheloniidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata    

Phân hạng: EN C1 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm. Nguồn lợi ngày càng suy giảm. Có thể nuôi được 
trong các ao nước lợ hoặc nước ngọt. 

Phân bố:  

- Trong nước: Từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan: Nơi tìm thấy (1997-2000): Quảng Ninh, 
Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Bình Thuận, Côn Đảo, Phú Quốc, quần đảo 
Trường Sa và Hoàng Sa. 

- Thế giới: Malaixia, Nhật Bản, Trung Quốc, Xri Lanca, Campuchia, Ôxtrâylia. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 38, 52, 56, 61, 80, 101, 110, 114. 
 

193. Tên khoa học: Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 

Tên Việt Nam: Đồi mồi 

Họ Vích - Cheloniidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata  

Phân hạng: EN B2b,e C1 
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Cơ sở phân hạng: Vẩy Đồi mồi có giá trị kinh tế cao, dùng làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức 
phục vụ xuất khẩu. Giá trị thực phẩm không cao. Đồi mồi có thể nuôi được để lấy vảy. Nguồn 
lợi này đã suy giảm một cách nghiêm trọng so với những năm 1970. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các tỉnh ven biển Việt Nam; chủ yếu là Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hoà, 
Bình Thuận, Côn Đảo, Kiên Giang, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.  

- Thế giới: Vùng biển nhiệt đới, ôn đới, Thái Bình Dương, ấn Độ Dương, Đại Tây Dương. 

Tài liệu dẫn: 8, 38, 52, 56, 61, 80, 81, 101, 114. 

 
194. Tên khoa học: Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) 

Tên Việt Nam: Đồi mồi dứa, Đú 

Họ  Vích - Cheloniidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata    

Phân hạng: EN A1d 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm. Nguồn lợi ngày càng suy giảm. 

Phân bố:  
- Trong nước: Các tỉnh ven biển Việt Nam, từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và quần đảo 
Trường Sa, chủ yếu các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.   

- Thế giới: Vùng biển nhiệt đới, Thái Bình Dương, ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Tài liệu dẫn: 8, 38, 52, 56, 61, 80, 114. 
 

Họ  Rùa đầu to - Platysternidae     

195. Tên khoa học:  Platysternon megacephalum Gray,1831 

Tên Việt Nam:  Rùa đầu to, Rùa mai dẹp, Rùa đuôi dài, Rùa mỏ vẹt, Vẹt nước, Khoai lọng 

Họ  Rùa đầu to - Platysternidae     Bộ   Rùa biển - Testudinata  

Phân hạng:  EN A1d+2d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thẩm mỹ, mai và yếm dùng nấu cao. Hiện tại số lượng giảm 
sút ít nhất 50% do khai thác quá mức. 

Phân bố: 

- Trong nước: Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, 
Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Gia Lai. 

- Thế giới:  Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn: 8, 27, 46, 62, 65, 68, 76, 80, 92, 114. 
 

Họ  Rùa đầm - Emydidae    

196.  Tên khoa học: Mauremys  annamensis   (Siebenrock, 1903) 

Tên Việt Nam: Rùa trung bộ 

Họ  Rùa đầm - Emydidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: CR A1d B2a, e C2b 

Cơ sở phân hạng: Phân bố chỉ ở 1 điểm, diện tích dưới 100km2. Tất cả các cá thể ở trong 2 
quần thể duy nhất.  
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Phân bố:  

- Trong nước: Đà Nẵng, Quảng Nam. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn:  8, 15, 47, 80. 

 
197. Tên khoa học: Cuora  galbinifrons (Bourret, 1939) 

Tên Việt Nam:  Rùa hộp trán vàng, Rùa hip, Rùa trường sơn, Tu hạp hau (Dao) 

Họ Rùa đầm - Emydidae     Bộ Rùa biển - Testudinata   

Phân hạng:  EN A1d+2d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, thương mại, dược học và thẩm mỹ. Số lượng 
giảm sút trên 50% do săn bắt triệt để. 

Phân bố:  

- Trong nước: Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An, 
Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum. 

- Thế giới: Lào 

Tài liệu dẫn: 8, 27, 46, 48, 62, 68, 69, 70, 77, 79, 89, 90, 101, 114. 

 

198. Tên khoa học: Cuora  amboinensis (Daudin,1802) 

Tên Việt Nam: Rùa hộp lưng đen, Rùa nắp lưng đen 

Họ Rùa đầm -  Emydidae    Bộ Rùa biển - Testudinata  

Phân hạng:  VU A1d+2d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, thương mại, thẩm mỹ, số lượng giảm sút ít nhất 
20% do khai thác triệt để. 

Phân bố: 

-  Trong nước:  Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Kiên 
Giang, Cà Mau. 

- Thế giới:  Campuchia, Thái Lan, Mianma, Lào, Malaixia, Inđônêxia, Philippin. 

Tài liệu dẫn: 8, 64, 67, 73, 74, 78, 84, 85, 99. 
 

199.  Tên khoa học: Cuora trifasciata  (Bell,1825) 

Tên Việt Nam: Rùa hộp ba vạch, Rùa đỏ, Rùa ba chỉ 

Họ Rùa đầm - Emydidae      Bộ Rùa biển - Testudinata  

Phân hạng: CR A1d+2d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thương mại và dược liệu cao. Số lượng giảm sút ít nhất 80% 
do khai thác triệt để. 

Phân bố:  

- Trong nước: Cao Bằng, Lạng Sơn, núi Tam Đảo, núi Yên Tử, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng 
Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai. 

- Thế giới: Nam Trung Quốc, Lào và Bắc Mianma. 

Tài liệu dẫn: 8, 27, 46, 48, 52, 62, 68, 69, 79, 90, 91, 92. 
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200. Tên khoa học: Heosemys grandis  Gray, 1860 

Tên Việt Nam:  Rùa đất lớn 

Họ  Rùa đầm - Emydidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: VUA1d+2d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, thương mại, dược học. Số lượng giảm sút ít nhất 
20% do săn bắt. 

Phân bố:  

- Trong nước:  Gia Lai, Đắk Lắk. 

- Thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia.  

Tài liệu dẫn: 8, 52, 74, 80, 101. 

 
201.  Tên khoa học: Hieremys  annandalei (Beulenger, 1903) 

Tên Việt Nam: Rùa răng 

Họ  Rùa đầm - Emydidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: EN A1c,d+2cd  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm và thương mại. Số lượng giảm trên 50% do săn 
bắt và suy giảm nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Rừng U Minh và rừng đước Năm Căn. 

- Thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia. 

Tài liệu dẫn: 8, 80, 84, 101. 
 

202. Tên khoa học: Malayemys subtrijuga (Schlegel et Muller, 1844) 

Tên Việt Nam:  Rùa ba gờ 

Họ  Rùa đầm - Emydidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: VU A1c,d+2cd  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm và thương mại. Số lượng giảm sút ít nhất 20% do 
săn bắt và suy giảm nơi cư trú. 
Phân bố:  
- Trong nước: Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. 

- Thế giới: Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 8, 80, 84. 
 

Họ  Rùa núi - Testudinidae   

203. Tên khoa học: Indotestudo elongata  (Blyth, 1853) 

Tên  Việt Nam: Rùa núi vàng 

Họ  Rùa núi - Testudinidae   Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: EN A1d+2d 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thẩm mỹ và thương mại. Hiện tại số lượng giảm sút hơn 
50%, tương lai giảm sút ít nhất 50% do săn bắt quá mức. 
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Phân bố:  

- Trong nước: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Tây, Hà Giang, Hòa Bình, 
Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk 
Lắk, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Thế giới: Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Mianma, ấn Độ, Xri Lanca, Malaixia và Philippin. 

Tài liệu dẫn: 8, 27, 48, 52, 68, 69, 77, 78, 80, 87, 90, 93, 99, 101. 

 
204. Tên khoa học:  Manouria impressa   (Gunther, 1882)  

Tên Việt Nam: Rùa núi viền 

Họ  Rùa núi - Testudinidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: VU A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, thương mại, thẩm mỹ. Số lượng suy giảm ít nhất 
20%, trong tương lai dự đoán suy giảm 20%  do săn bắt.  
Phân bố:  
- Trong nước: Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon 
Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận. 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Mianma, Malaixia. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 46, 48, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 77, 78, 89, 101. 
 

Họ  Ba ba - Trionychidae    
205. Tên khoa học: Amyda cartilaginea  (Boddaert, 1770) 

Tên Việt Nam: Cua đinh 

Họ  Ba ba - Trionychidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 
Phân hạng: VU A1c,d+2cd  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm và thương mại. Số lượng giảm sút ít nhất 20% do 
săn bắt và chất lượng nơi cư trú suy giảm. 
Phân bố:  
- Trong nước: Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bà Rịa- 
Vũng Tàu, Bình Phước, vùng Nam Bộ. 
- Thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia. 
Tài liệu dẫn:  8, 64, 68, 71, 73, 75, 78, 84, 85, 93. 
 

206. Tên khoa học: Palea steindachneri   (Siebenrock, 1906) 

Tên Việt Nam:  Ba ba gai 

Họ Ba ba - Trionychidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phận hạng: VU A1c, d+2cd 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm và thương mại. Số lượng suy giảm ít nhất 20% do 
săn bắt quá mức, nơi cư trú bị xâm hại. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh 
Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Kon Tum và Cần Thơ. 
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- Thế giới: Nam Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn:  8, 15, 27, 46, 48, 62, 65, 68, 69, 70, 77, 79, 82, 91. 
 

207. Tên khoa học:  Pelochelys cantori Gray, 1864 

Tên Việt Nam: Giải khổng lồ 

Họ  Ba ba - Trionychidae    Bộ  Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: EN A1d+2cd  

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm cao và giá trị thương mại. Sự suy giảm số lượng 
cá thể ít nhất 50% hiện tại, dự đoán do săn bắt triệt để. 

Phân bố: 

- Trong nước: Lai Châu, Hà Tây, Thanh Hoá, Khánh Hoà. 

- Thế giới: Trung Quốc, Mianma, ấn Độ, Malaixia, Inđônêxia (Sumatra, Java, Kalimantan). 

Tài liệu dẫn: 8, 80, 101, 110. 

 
208. Tên khoa học: Rafetus swinhoei Gray, 1973 
Tên Việt Nam: Giải thượng hải, Giải sin-hoe. 

Họ Ba ba – Trionychidae   Bộ Rùa biển - Testudinata 

Phân hạng: CR C1+2a 

Cơ sở phân hạng: ở Việt Nam, vùng phân bố của loài này nằm cách biệt nhau, cấu trúc quần 
thể ước tính không quá 250 cá thể và đang suy giảm mạnh do suy thoái sinh cảnh sống, săn 
bắt phục vụ mục đích thực phẩm.  
Phân bố:  

- Trong nước: Phú Thọ (Hạ Hoà), Hà Tây (Bằng Tạ), Hà Nội (Hồ Gươm), Hoà Bình (Lương 
Sơn), Thanh Hoá (Sông Mã). 
- Thế giới: Nam Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn: 8, 17, 18, 19, 60, 100. 
 

3. Bộ  Cá sấu -  Crocodylia 

Họ  Cá sấu -  Crocodylidae    

209. Tên khoa học:  Crocodylus  porosus  Schneider, 1801 

Tên Việt Nam:  Cá sấu hoa cà 

Họ  Cá sấu -  Crocodylidae    Bộ  Cá sấu -  Crocodylia 

Phân hạng: EW 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thẩm mỹ, da thuộc, có giá trị thương mại cao. Qua khảo sát 
không thấy còn tồn tại ngoài tự nhiên, chỉ còn số rất ít được nuôi trong vườn thú. 

Phân bố:  

- Trong nước: Từ Vũng Tàu - Cần Giờ đến vịnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Côn Đảo. 

- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Bănglađet, Mianma, Thái Lan, Campuchia, Malaixia, 
In®«nªxia, Philippin, ¤xtr©ylia. 

Tài liệu dẫn: 67, 80, 101. 
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210. Tên khoa học: Crocodylus siamensis   Schneider, 1801 
Tên Việt Nam: Cá sấu xiêm 

Họ  Cá sấu - Crocodylidae    Bộ  Cá sấu - Crocodylia 

Phân hạng:  CRA1c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thẩm mỹ, da thuộc, có giá trị thương mại cao. Số lượng suy 
giảm ít nhất 80% theo quan sát trực tiếp. Tình trạng nơi cư trú bị thu hẹp lại.  

Phân bố: 

-  Trong nước:  Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước và Nam Bộ. 

- Thế giới:  Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 74, 78, 93, 101. 

 

III.2. Lưỡng Cư 
1. Bộ ếch nhái có đuôi -  Caudata                     
Họ  Cá cóc - Salamandridae    
211. Tên khoa học: Paramesotriton deloustali  (Bourret, 1934) 

Tên Việt Nam: Cá cóc tam đảo, Sa giông bụng hoa, Tắc kè nước, Cá sấu cảnh, Cá khổng long 

Họ  Cá cóc - Salamandridae    Bộ  ếch nhái có đuôi -  Caudata                     

Phân hạng: EN B1+ 2b,c,d. 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có vùng phân bố hẹp (chỉ được ghi nhận tại 2 
khu vực: dãy Tam Đảo, Vườn quốc gia Ba Bể), bị săn bắt quá mức nhằm mục đích thương 
mại. Số lượng quần thể giảm mạnh do nơi cư trú bị xâm hại bởi hoạt động du lịch, khai thác 
rừng, khai thác khoáng sản, đốt rừng làm nương rẫy. 
Phân bố:  

- Trong nước: ở các suối trên dãy Tam Đảo đổ xuống địa phận 3 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Vĩnh Phúc và địa phận Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn. 
- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 9, 11, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 50, 58.  
 

212. Tên khoa học: Tylototriton vietnamensis Bohme, Schottler, Nguyen and Kohler, 2005 

Tên Việt Nam:  Sa giông việt nam 

Họ  Cá cóc - Salamandridae   Bộ  ếch nhái có đuôi - Caudata                           

Phân hạng: EN B1+2b,d 

Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú dưới 5000km2 và bị chia cắt nghiêm trọng, chỉ tồn tại ở 4 điểm. 
Quần thể có số lượng lớn và tập trung nhất tìm thấy tại Lục Nam (Bắc Giang). Quần thể này 
sống ở 2 ao nhỏ (400m2 và 150m2), về mùa khô một ao hầu như không có nước nên quần thể 
này đang bị đe dọa mất nơi cư trú. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lào Cai (Văn Bàn), Cao Bằng (Nguyên Bình), Bắc Giang (Lục Nam), Nghệ An 
(Quế Phong). 

- Thế giới: Loài đặc hữu, chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 2, 80, 101, 111, 113. 
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2. Bộ  ếch nhái không chân - Apoda                  

Họ  ếch giun - Coeciliidae    

213. Tên khoa học: Ichthyophis bannanicus Yang, 1984 

Tên Việt Nam: ếch giun 

Họ  ếch giun - Coeciliidae    Bộ  ếch nhái không chân - Apoda                 

Phân hạng: VU B1+2a,b,c 

Cơ sở phân hạng: Loài ếch nhái duy nhất của Việt Nam thuộc bộ không chân 
(Gymnophiona), chỉ tồn tại ở 9 điểm và bị chia cắt nghiêm trọng, số lượng rất ít, đang bị suy 
giảm khu phân bố, nơi cư trú, phạm vi và chất lượng nơi sinh cư. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Vĩnh Phúc (khu nghỉ mát Tam Đảo), Phú Thọ (Xuân Sơn), Thừa Thiên - Huế 
(A Lưới), Gia Lai (Sơn Lang, Krông Pa), Kon Tum (Tân Cảnh, Măng Xăng, Ngọc Linh), Tây 
Ninh, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang (Hà Tiên), Cà Mau (U Minh). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 

Tài liệu dẫn: 27, 30, 41, 80, 101, 111, 112, 114. 

 

3. Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                             

Họ  Cóc tía - Bombinatoridae   

214. Tên khoa học: Bombina microdeladigitora   Liu, Hu and Yang, 1960 

Tên Việt Nam: Cóc tía 

Họ  Cóc tía - Bombinatoridae   Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                             

Phân hạng: CR B1+2a,b,c,d  

Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú ước tính dưới 100km2 và chỉ tồn tại duy nhất ở vùng núi cao Sa 
Pa (từ độ cao trên 1900m), đang bị suy giảm liên tục nơi cư trú, phạm vi và chất lượng nơi 
sinh cư, số tiểu quần thể (mới phát hiện thêm tại Tây Côn Lĩnh, Hà Giang). 

Phân bố:  

- Trong nước:  Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu. 

- Thế giới: Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 9, 13, 21, 51, 66, 94. 
 

Họ  Cóc bùn - Megophryidae    

215. Tên khoa học: Xenophrys palpebralespinosa  Bourret, 1937 

Tên Việt Nam: Cóc mày gai mí 

Họ  Cóc bùn - Megophryidae    Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                               

Phân hạng: CRB1+2c,d 

Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú ước tính dưới 100km2, chỉ tìm thấy ở 5 đỉnh núi cao cách biệt 
nhau (Tây Côn Lĩnh, Pia Oắc, Tam Đảo, Sa Pa, Kon Ka Kinh). Nơi cư trú đang bị thu hẹp dần 
lên cao nên các quần thể này đang trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng, số lượng ít, mỗi 
điểm chỉ 1 hoặc 2 cá thể rất khó gặp. 
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Phân bố: 

-  Trong nước: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Gia Lai. 

- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 13, 33, 35, 37, 68, 80, 94, 101. 
 

Họ  Cóc - Bufonidae    
216. Tên khoa học: Bufo galeatus Gunther, 1864 

Tên Việt Nam: Cóc rừng 

Họ  Cóc - Bufonidae    Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                                  
Phân hạng: VUB1+2a,b,c,d 

Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú dưới 2000km2, chỉ tồn tại ở 9 điểm và bị chia cắt, đang bị suy 
giảm khu phân bố, nơi cư trú, chất lượng nơi sinh cư, số địa điểm và số tiểu quần thể. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Thái Nguyên (Bình Dân), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Thanh Hoá (Bến En), Nghệ 
An, Hà Tĩnh (Hương Sơn), Quảng Bình (Phong Nha), Gia Lai (Sơn Lang), Kon Tum (Ngọc 
Linh), Lâm Đồng (D'ran), Đồng Nai (Cát Tiên). 
- Thế giới: Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 4, 33, 37, 41, 46, 49, 59, 80, 101. 

 
217. Tên khoa học: Bufo pageoti Bourret, 1937 
Tên Việt Nam: Cóc pa giô 

Họ  Cóc - Bufonidae    Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                                    
Phân hạng: EN B1b+2b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Nơi cư trú dưới 500km2, bị chia cắt, chỉ tồn tại 
ở 3 điểm, đang bị suy giảm liên tục nơi cư trú, phạm vi chất lượng nơi sinh cư, số địa điểm và 
số tiểu quần thể. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Tĩnh (Hương Sơn), Quảng Nam, Đà Nẵng (Trà My). 
- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 
Tài liệu dẫn: 3, 16, 20, 59, 80, 101. 
 

Họ  ếch nhái - Ranidae    
218. Tên khoa học: Chaparana delacouri    (Angel, 1928) 

Tên Việt Nam: ếch vạch, ếch ang (Việt), Con đồi (Mường) 

Họ  ếch nhái - Ranidae    Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                                       
Phân hạng: EN B1+2a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, nơi cư trú dưới 5000km2, chỉ tồn tại ở 4 điểm, 
bị khai thác làm thực phẩm, đang bị suy giảm khu phân bố, nơi cư trú, phạm vi chất lượng nơi 
sinh cư và số tiểu quần thể. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Mỹ Lương), Hoà Bình (Tu Lý, Đoàn 
Kết, Thượng Tiến), Bắc Kạn (Đông Phúc, Xuân Hạt). 
- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 
Tài liệu dẫn: 76, 86, 88, 101. 
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219. Tên khoa học: Rana andersoni Boulenger, 1882 

Tên Việt Nam: Chàng anđecson 

Họ  ếch nhái - Ranidae    Bộ  ếch nhái không đuôi -  Anura                                               

Phân hạng:  VUA1a,c,d 

Cơ sở phân hạng: Chỉ tồn tại ở trên 10 điểm nhưng đang suy giảm nghiêm trọng ít nhất 20% 
do khai thác quá mức. Khu phân bố, nơi cư trú, chất lượng nơi sinh cư đang suy giảm mạnh 
theo quan sát trực tiếp 

Phân bố:  

- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Ngòi Toi), Lạng Sơn (Hữu Liên), Quảng Ninh (Pò Hèn), 
Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hoà Bình (Tu Lý, Piềng Vế), Hà Tĩnh (Hương Sơn), Thừa Thiên - 
Huế (Lộc Hải), Kon Tum (Ngọc Linh), Gia Lai (Đắk Đoa, Sơn Lang), Đắk Lắk (Đạo Nghĩa, 
Krông Pắk), Lâm Đồng (Đà Lạt, Killplagnol). 

- Thế giới: Mianma, Trung Quốc, Lào, Thái Lan.  

Tài liệu dẫn: 33, 41, 46, 59, 80, 92, 94, 111, 114. 
 

220. Tên khoa học: Paa spinosa  (David, 1875) 

Tên Việt Nam: ếch gai 

Họ  ếch nhái - Ranidae    Bộ  ếch nhái không đuôi  - Anura                           

Phân hạng: EN A1d 

Cơ sở phân hạng: Là loài nguy cấp đang bị khai thác quá mức nhằm mục đích kinh tế, sự suy 
giảm quần thể ít nhất 50% theo ước tính trong 10 năm cuối. 

Phân bố:  

- Trong nước: Hà Giang (Tây Côn Lĩnh), Lào Cai (Sa Pa), Yên Bái (Mường Kim), Bắc Kạn, 
Lạng Sơn (Mẫu Sơn), Hoà Bình (Piềng Vế, Thượng Tiến), Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Nam, 
Gia Lai. 

- Thế giới: Trung Quốc 

Tài liệu dẫn: 80, 90, 101, 111, 112, 114. 
 

Họ  ếch cây - Rhacophoridae 

221. Tên khoa học: Rhacophorus  feae (Boulenger, 1893). 

Tên Việt Nam: ếch cây phê 

Họ  ếch cây - Rhacophoridae    Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                             

Phân hạng: EN B1 

Cơ sở phân hạng: Là loài nguy cấp, số lượng rất ít, nơi cư trú dưới 500km2 chỉ tồn tại ở 2 
điểm thuộc vùng núi cao (Sa Pa, Ngọc Linh), bị chia cắt nghiêm trọng. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Kon Tum (Ngọc Linh). 

- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Trung Quốc (Vân Nam). 

Tài liệu dẫn: 1, 96, 101, 102, 111, 112. 
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222. Tên khoa học: Rhacophorus nigropalmatus Boulenger, 1895 

Tên Việt Nam: Hoặn lớn 

Họ  ếch cây - Rhacophoridae   Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                          

Phân hạng: VU B1+2a,b,c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ nguy cấp, loài có giá trị khoa học và thẩm mỹ, nơi cư trú dưới 
2000km2, bị chia cắt chỉ tồn tạị ở 9 điểm, suy giảm liên tục khu phân bố, nơi cư trú, phạm vi 
chất lượng nơi sinh cư, số tiểu quần thể. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lào Cai (Sapa), Bắc Thái, Hoà Bình (Tu Lý), Ninh Bình (Cúc Phương), 
Thanh Hoá (Bến En), Hà Tĩnh (Hương Sơn), Quảng Nam, Gia Lai (Sơn Lang), Kon Tum 
(Ngọc Linh). 

- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 3, 39, 44, 56, 75, 94. 

 

223. Tên khoa học: Rhacophorus kio   Ohler and Delorme, 2006 

Tên Việt Nam: ếch cây kio.  

Họ ếch cây - Rhacophoridae    Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                             

Phân hạng: EN B1+2a,b,c,d 

Cơ sở phân hạng: Là loài nguy cấp, chỉ tồn tại ở 4 điểm, bị chia cắt nghiêm trọng, nơi cư trú 
dưới 500km2, số lượng ít. Bị suy giảm liên tục khu phân bố, nơi cư trú, phạm vi chất lượng nơi 
sinh cư, số địa điểm và số tiểu quần thể. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai. 

- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây), Lào, Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 20, 32, 33, 37, 80, 95, 96, 112, 114. 
 

224. Tên khoa học: Theloderma corticale   (Boulenger, 1903) 

Tên Việt Nam: ếch cây sần corti, ếch cây sần bắc bộ, ếch san hô. 

Họ  ếch cây - Rhacophoridae    Bộ  ếch nhái không đuôi - Anura                             

Phân hạng: EN B1+2b,c,d, 

Cơ sở phân hạng: Là loài đặc hữu của Việt Nam, loài nguy cấp, nơi cư trú dưới 500km2, chỉ 
tồn tại ở 4 điểm, bị chia cắt, bị suy giảm liên tục nơi cư trú, phạm vi chất lượng nơi sinh cư, số 
địa điểm và số tiểu quần thể. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn (Mẫu Sơn), Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 20, 31, 32, 33, 37, 80, 96, 102, 112, 114. 

 


